                                               Học kỳ II

Tuần 20          Ngày soạn : 3 /1 / 2018                Ngày dạy :  10 / 1 / 2018                                                                                                                                                                                                                     

                         tiết 33.  LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU

1.KiÕn thøc : HS ®­ỵc khắc sâu kiến thức vµ rèn kĩ  năng chứng minh hai tam giác bằng nhau theo trường hợp góc-cạnh-góc. Từ ®ã suy ra được các cạnh còn lại, các góc còn lại của hai tam giác bằng nhau.

2. KÜ n¨ng : Rèn cho HS kĩ năng vẽ hình, viết giả thiết, kết luận, cách trình bày.

3. Thái độ : Yêu thích môn học , tự giác học tập.
4. Năng lực , phẩm chất :

  - Năng lực :  HS tư duy , hợp tác khi làm bài.

  - Phẩm chất : Trung thực, tự tin, tự trọng.

II. Chuẩn bị 

      GV :  Thước thẳng, thước đo góc.

      HS :  Thước thẳng, thước đo góc.

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC

     Phương pháp luyện tập, thực hành, hoạt động nhóm - Kỹ thuật thảo luận nhóm

IV. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

1. Hoạt động khởi động

 * Tổ chức lớp 

 *  Kiểm tra bài cũ : 
    - Phát biểu định nghĩa hai tam giác bằng nhau? Trường hợp bằng nhau thứ nhất của 2 tam giác?

    - Khi nào ta có thể kết luận 
[image: image270.emf]HBI A KC

ABC = 
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A'B'C' theo trường hợp cạnh- cạnh- cạnh? 

 * Vào bài

2. Hoạt động luyện tập
	Hoạt động của GV- HS
	     Nội dung cần đạt

	[image: image1.wmf]D

  LUYỆN TẬP VỀ HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU TRÊN NHỮNG HÌNH ĐÃ VẼ SẴN

	Phương pháp luyện tập, thực hành, hoạt động nhóm 

 Kỹ thuật thảo luận nhóm

Baøi 37 Tr 123 SGK)

(Đề bài đưa lên màn hình)

trên mỗi hình 101, 102, 103 có các tam giác nào bằng nhau? Vì sao?

- HS cả lớp quan sát đề bài, suy nghĩ trong 5 phút. 
- Sau đó lần lượt 3 HS trả lời câu hỏi ở 3 hình
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. ( Hình 101)

* Hình 101 coù.

( ABC và (FDE với:


[image: image3.wmf]B

ˆ

 = 
[image: image4.wmf]D

ˆ

 = 800 , BC = DE = 3 
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( (ABC = (FDE (g.c.g)

	[image: image207.wmf]B


[image: image208.wmf]m

6


                         (H. 102)
	* Hình 102: Không có hai tam giác nào bằng nhau, vì theo các trường hợp bằng nhau của tam giác không có cặp tam giác nào đủ tiêu chuẩn bằng nhau.
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                  (H. 103)
	* Hình 103:

Xét ( NRQ và ( RNP có
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cạnh NR chung
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( ( NRQ = ( RNP (g.c.g)
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Bài 38 (Tr 124 SGK )

GV yêu cầu HD nêu GT, KL của bài.
	HS nêu GT, KL của bài

GT

AB //CD  , AC //BD

KL

AB = CD ; AC = BD 



	GV gợi ý: Nối AD và hỏi: để chứng minh AB = CD, AC = BD ta làm thế nào ?
	HS: Để chứng minh AB = CD.

AC = BD ta cần chứng minh 

( ABD =  DCA

	GV: Yêu cầu HS trình bày bài
	HS trình bày

Do AB // CD ( 
[image: image15.wmf]1
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 (2 góc SLT)
vì AC // BD ( 
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 = 
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D

(2 goùc SLT) 

cạnh AD chung

( ( ABD = ( DCA (g.c.g)

( AB = CD ; AC = BD (cạnh tương ứng của hai tam giác bằng nhau)

	LUYỆN BÀI TẬP VỀ HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU

(HS phải vẽ hình)


	 Bµi tËp: Cho tam giác ABC có 
[image: image19.wmf]B

ˆ

 = 
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ˆ

.

Tia phân giác góc B cắt AC ở D, tia phân giác góc C cắt AB ở E. So sánh độ dài BD và CE.
	

	- GV: Hướng dẫn HS cách vẽ hình.

+ Vẽ cạnh BC

+ Vẽ góc B (
[image: image21.wmf]B

ˆ

 < 900 )

+ Vẽ góc C mà 
[image: image22.wmf]C
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 = 
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ˆ

 (dùng compa và thước thẳng), hai cạnh còn lại của góc B và góc C cắt nhau tại A ta được ( ABC.

- Nhìn hình vẽ ta có dự đoán gì về độ dài của BD và CE ?


	Một HS đọc to đề bài.

HS: vẽ hình theo hướng dẫn của GV.

[image: image211.wmf]D

Một HS vẽ hình và viết GT, KL trên bảng.

GT

( ABC: 
[image: image24.wmf]B
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BD phân giác góc B (D ( AC)

CE phân giác góc C (E ( AB)

KL

So sánh BD với CE



	Ta chỉ ra hai tam giác nào bằng nhau ?
	HS: Ta cần chứng minh

              ( BEC = ( CDB

Một HS lên bảng chứng minh:

Xét ( BEC và ( CDB có
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 (theo giả thiết)
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mà
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 =
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 )

cạnh  BC chung

( ( BCE = ( CDB (g.c.g)

( CE = BD (cạnh tương ứng)


	3. Hoạt động vận dụng

	GV: Nêu câu hỏi.

- Nêu các trường hợp bằng nhau của hai tam giác.

- Nêu các hệ quả của các trường hợp bằng nhau của tam giác c.g.c ? g.c.g ?

- Để chỉ ra 2 đoạn thẳng, 2 góc bằng nhau ta thường làm theo những cách nào ?
	- HS: Trả lời những trường hợp bằng nhau của tam giác đã được học (c.c.c; c.g.c; g.c.g )

- HS nêu:

+ Hệ quả Tr 118 SGK

+ Hệ quả 1 – Hệ quả 2 Tr 122 SGK

- Có nhiều cách để chỉ ra 2 đoạn thẳng, 2 góc bằng nhau nhưng thường thực hiện theo cách:

Chỉ ra 2 góc, 2 đoạn thẳng có cùng số đo; hoặc 2 góc cùng bằng một góc, hai đoạn thẳng cùng bằng đoạn thẳng thứ 3; hoặc chỉ ra 2 góc, 2 đoạn thẳng đó là 2 góc, 2 cạnh tương ứng của hai tam giác bằng nhau.


4.Hoạt động tìm tòi mở rộng
- Cần nắm vững các trường hợp bằng nhau của hai tam giác, chú ý các hệ quả của nó.

- Làm tốt các bài tập SGK ; 

            -------------------------**********************--------------------------
Ngày soạn : 4 / 1 / 2018                                                           Ngày dạy : 11 / 1 / 2018     

                                                 tiÕt 34.  LUYỆN TẬP 
I. MỤC TIÊU : 

1. KiÕn thøc : HS ®­ỵc khắc sâu kiến thức vµ rèn kĩ năng chứng minh hai tam giác vuông bằng nhau  áp dụng các trường hợp bằng nhau  của hai tam giác, vµ  hai hệ quả của trường hợp bằng nhau g.c.g.

2. KÜ n¨ng :  Rèn cho HS kĩ năng vẽ hình, viết giả thiết, kết luận vµ chứng minh.

3. Thái độ : HS chủ động  ôn tập lý thuyết, tự giác làm bài chuẩn bị kiến thức cho kiểm tra học kì.
4. Năng lực, phẩm chất : 

 - Năng lực : Giáo dục HS năng lực tổng hợp, tư duy, hợp tác, tự học.

 - Phẩm chất : Trung thực , tự giác, tự tin trong học tập.

II. CHUẨN BỊ 

GV: Thước thẳng, êke vuông, bảng phụ, bút dạ

HS: Thước thẳng, êke vuông.

III. CÁC  PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC 
· Phương pháp : Luyện tập , thực hành, thảo luận nhóm.
· Kỹ thuật : Thảo luận nhóm
IV. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. hoạt động khởi động

   *  Tổ chức: 

   * Kiểm tra bài cũ

	Đề bài viết trên bảng phụ

HS1: Chữa bài tập 39 Tr 124 SGK.

[image: image212.wmf]m
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Trên mỗi hình có các tam giác vuông nào bằng nhau ?
	HS1 trả lời miệng
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Hình 105
	- Theo hình 105 có:

( AHB = ( AHC (c.g.c) vì có

BH = CH (gt);

[image: image214.wmf]E
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AHB = AHC (= 900);

AH chung

	       (Hình 106 )

     
	- Theo hình 106 có:

( EDK = ( FDK (g.c.g) vì có:

[image: image216.wmf]C
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40

EDK = FDK (gt);

cạnh DK chung
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80

DKE = DKF (= 900)
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 ( Hình 107 )
	- Theo hình 107 coù:

( vuoâng ABD = ( vuoâng ACD

(cạnh huyền – góc nhọn).

[image: image221.wmf]2
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Vì có BAD = CAD (gt)

cạnh  huyền AD chung.
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HS2: Chỉ ra các tam giác bằng nhau trên hình sau:

     (Hình 108 )
	HS2 làm trên bảng

- ( ABD = ( ACD vì


[image: image36.wmf]B
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 = 
[image: image37.wmf]C

ˆ
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vaø BAD = CAD (gt)

cạnh huyền AD chung

(theo TH cạnh huyền – góc nhọn)

( BED = ( CHD vì


[image: image38.wmf]B
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 = 900; 
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 = 
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 (đối đỉnh)

BD = CD (do ( ABD = ( ACD chứng minh trên ) (theo TH g.c.g).

	- GV đánh giá, cho điểm hai HS lên bảng.
	- ( ADE = ( ADH vì

cạnh AD chung

DE = DH (do ( BED = ( CHD)

AE = AH (= AB + BE = AC + CH)

(theo TH c.c.c)

HS lớp nhận xét bài làm của bạn


2. Hoạt động luyện tập
· Phương pháp : Luyện tập , thực hành, thảo luận nhóm.

· Kỹ thuật : Thảo luận nhóm
	Baøi 62 Tr 105 SBT

(Đề bài đưa lên màn hình)

GV vẽ hình và hướng dẫn

[image: image226.wmf]1



	HS vẽ hình và kí hiệu trên hình
GT

( ABC

( ABD: 
[image: image42.wmf]A

ˆ

 = 900, AD = AB

( ACE: 
[image: image43.wmf]A

ˆ

 = 900, AE = AC

AH ( BC, DM ( AH.

EN ( AH

DE ( MN = {O}

KL

DM = AH

OD = OE



	Sau đó yêu cầu HS nêu GT, KL của bài toán.
	

	- Để có DM = AH ta cần chỉ ra 2 tam giác nào bằng nhau ?
	a) Xét ( DMA và ( AHB có:


[image: image44.wmf]M
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 = 900 (gt);

AD = AB (gt)
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( 
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ˆ
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 =  
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ˆ
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 (cùng phụ với 
[image: image53.wmf]2

ˆ

A

)

( ( DMA = ( AHB (cạnh huyeàn-goùc nhọn)

( DM = AH (cạnh tương ứng)

	- Tương tự có 2 tam giác nào bằng nhau để được NE = AH ?
	b) Chứng minh tương tự ta có

(NEA = ( HAC

( NE = AH (cạnh tương ứng)

theo chứng minh trên ta có:

DM = AH ; NE = AH

( DM = NE

mà NE ( AH, DM ( AH

( NE // DM

( 
[image: image54.wmf]1
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 = 
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 (2 góc so le trong)

có 
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ˆ
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 = 
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ˆ

M

 = 900
( ( DMO = ( ENO (g.c.g)

( OD = OE (cạnh tương ứng) hay MN đi qua trung điểm O của DE

	- GV có thể bổ sung thêm câu hỏi (nếu còn thời gian).

Nếu ( ABC có 
[image: image58.wmf]A

ˆ

 = 900. Hãy xét xem (ABC và (AHC có những yếu tố nào bằng nhau hay không ?
	

	* GV đưa hình vẽ sẵn lên màn hình máy chiếu (có thể cho HS thảo luận nhóm)

[image: image227.wmf]2



	HS phát biểu:

( ABC có 
[image: image59.wmf]A

ˆ

 = 900
( AHC có 
[image: image60.wmf]H
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 = 900
( 
[image: image61.wmf]A
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 = 
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ˆ

 = 900
có góc C, cạnh AC chung.

( ( ABC và ( AHC có 2 góc bằng nhau không thỏa mãn điều kiện 2 góc kề với một cạnh tương ứng bằng nhau (theo g.c.g) nên 2 tam giác không bằng nhau.

	3. Hoạt động vận dụng


	GV: Nêu câu hỏi.

- Nêu các trường hợp bằng nhau của hai tam giác.

- Nêu các hệ quả của các trường hợp bằng nhau của tam giác c.g.c ? g.c.g ?

- Để chỉ ra 2 đoạn thẳng, 2 góc bằng nhau ta thường làm theo những cách nào ?
	- HS: Trả lời những trường hợp bằng nhau của tam giác đã được học (c.c.c; c.g.c; g.c.g )

- HS nêu:

+ Hệ quả Tr 118 SGK

+ Hệ quả 1 – Hệ quả 2 Tr 122 SGK

- Có nhiều cách để chỉ ra 2 đoạn thẳng, 2 góc bằng nhau nhưng thường thực hiện theo cách:

Chỉ ra 2 góc, 2 đoạn thẳng có cùng số đo; hoặc 2 góc cùng bằng một góc, hai đoạn thẳng cùng bằng đoạn thẳng thứ 3; hoặc chỉ ra 2 góc, 2 đoạn thẳng đó là 2 góc, 2 cạnh tương ứng của hai tam giác bằng nhau.




4. Hoạt động tìm tòi mở rộng

- Ôn tập kĩ lí thuyết về các trường hợp bằng nhau của tam giác.

Làm các bài tập 57, 58, 59, 60, 61 Tr 105 SBT.

               ---------------------**********************----------------------
Ngày soạn : 4/ 1/ 2018                                                                Ngày dạy : 11/ 1/ 2018       

                                          TiÕt 35. §6. TAM GIAÙC CAÂN
I. MỤC TIÊU

Qua trình bày HS cần:

1. KiÕn thøc : Nắm được định nghĩa tam giác cân, tam giác vuông cân, tam giác đều: tính chất về góc của tam giác cân, tam giác vuông cân, tam giác đều.

- Biết vẽ một tam giác cân, một tam giác vuông cân. Biết chứng minh một tam giác là tam giác cân, tam giác vuông cân, tam giác đều. Biết vận dụng các tính chất của tam giác cân, tam giác vuông cân, tam giác đều để tính số đo góc, để chứng minh các góc bằng nhau.
2. KÜ n¨ng : Rèn kĩ năng vẽ hình, tính toán và tập dượt chứng minh đơn giản.
3. Thái độ : Yêu thích môn học, tự giác học tập.
4. Năng lực, phẩm chất : 

    - Năng lực : Giáo dục HS năng lực tổng hợp, tư duy , hợp tác, tự học 

    - Phẩm chất : Trung thực, tự giác, tự tin

II. CHUẨN BỊ 

GV: Thước thẳng, compa, thước đo góc, tấm bìa.
HS : Thước thẳng, compa, thước đo góc. Bảng nhóm, tấm bìa.

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC
 Phương pháp :  Vấn đáp, gợi mở, hoạt nhóm.
 Kỹ thuật thảo luận nhóm , cắt gấp hình 
IV. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG  HOÏC TẬP
1. Hoạt động khởi động 

  * Tổ chức: 

  * Kiểm tra bài cũ                   
	Hoạt động của GV- HS
	Nội dung cần đạt

	GV nêu câu hỏi
	

	Hãy phát biểu ba trường hợp bằng nhau của hai tam giác.
	Một HS phát biểu các trường hợp bằng nhau của hai tam giác: c.c.c ; c.g.c ; g.c.g

HS nhận xét phát biểu của bạn 


	GV: Cho điểm HS

Sau đó GV đưa lên máy chiếu các hình

[image: image228.wmf]2
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Hình 1                         hình 2                       hình 
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	- GV yêu cầu HS hãy nhận dạng tam giác ở mỗi hình.
	HS: Hình 1: ( ABC là tam giác nhọn.

Hình 2: ( DEF là tam giác vuông.

Hỉnh 3: ( HIK là tam giác tù.

	- Để phân loại các tam giác trên người ta dùng yếu tố về góc. Vậy có loại tam giác đặc biệt nào mà lại sử dụng yếu tố về cạnh để xây dựng khái niệm không ?
	

	- GV đưa câu hỏi: Cho hình vẽ, em hãy đọc xem hình vẽ cho biết điều gì ?

[image: image231.wmf]O


GV: ( ABC có AB = AC ; đó là tam giác cân ABC
	HS: Hình cho biết ( ABC có 2 cạnh bằng nhau là cạnh AB và cạnh AC

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
* HĐ 1)  ĐỊNH NGHĨA

	 Phương pháp :  Vấn đáp, gợi mở

 Kỹ thuật cắt gấp hình 
GV: Thế nào là tam giác cân ?
	HS: Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau
Hai HS nhắc lại định nghĩa tam giác cân.

	GV: Hướng dẫn HS cách vẽ tam giác ABC cân tại A.

GV lưu ý:

    Bán kính đó phải lớn hơn 
[image: image63.wmf]2

BC

.

GV: Giới thiệu AB; AC: các cạnh bên, BC: cạnh đáy
       góc B và góc C là các góc ở đáy

       góc A là góc ở đỉnh.
	[image: image232.wmf]2

HS theo dõi cách vẽ hình vµ vẽ hình vào vở

	GV cho HS làm    ?1
(Đề bài đưa lên màn hình)

	HS làm   ?1
Tam giác cân

Cạnh bên

Cạnh đáy

Góc ở đáy

Góc ở đỉnh

( ABC cân tại A

AB, AC

BC

[image: image233.wmf]1
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ACB ABC
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BAC

( ADE cân tại A

AD, AE

DE

[image: image236.wmf]o

40
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AED ADE

[image: image238.wmf]1

DAE

( ACH cân tại A

AC, AH

CH

[image: image239.wmf]1
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ACH AHC
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CAH



	* HĐ 2) TÍNH CHAÁT


	GV: Yêu cầu HS làm    ?2
(Đề bài và hình vẽ đưa lên bảng phụ)

[image: image242.wmf]2



	HS làm       ?2
HS đọc và nêu GT, KL của bài toán 
GT

( ABC cân tại A

AD là tia phân giác 
[image: image64.wmf]A

ˆ

 
(
[image: image65.wmf]1

ˆ

A

 = 
[image: image66.wmf]2

ˆ

A

)

(D ( BC)

KL
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So sánh ADB và ACD


	GV yêu cầu HS chứng minh bài toán.
	Xét ( ABD và ( ACD có:

AB = AC (giả thiết: ( ABC cân)


[image: image67.wmf]1

ˆ

A

 = 
[image: image68.wmf]2

ˆ

A

 (gt)

cạnh AD chung

( ABD = ACD (2 góc tương ứng)


	GV cho HS làm bài tập 48 (Tr 127 SGK). Cắt một tấm bìa hình tam giác cân. Hãy gấp tấm bìa đó sao cho hai cạnh bên trùng nhau. Có nhận xét gì về 2 góc đáy tam giác ?

	HS: Hai góc ở đáy bằng nhau.

	GV: Qua  ?2  nhận xét về 2 góc ở đáy của tam giác cân.

GV: đưa định lí 1 lên bảng phụ

GV: Ngược lại nếu một tam giác có hai góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác gì

	HS phát biểu định lí 1 Tr 126 SGK.

Hai HS nhắc lại định lí 1.

HS khẳng định đó là tam giác cân vì kết quả này đã chứng minh.

	GV cho HS đọc lại đề bài 44 Tr 125 SGK.
	HS đọc lại đề bài 44Tr 125 SGK.

HS phát biểu định lí 2


	GV đưa định lí 2 lên bảng phụ

Củng cố: Bài tập 47 (hình 117 Tr 127 SGK)

[image: image245.wmf]o
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GV: ( GIH có là ( cân hay không ? Tại sao ?

GV: Giới thiệu tam giác vuông cân.

[image: image246.wmf]o

60

Cho ( ABC như hình vẽ. Hỏi tam giác đó có những đặc điểm gì ?


	HS: ( GHI có 
[image: image69.wmf]G

ˆ

 = 1800 – (
[image: image70.wmf]H

ˆ

 + 
[image: image71.wmf]I

ˆ

)

(định lí tổng 3 góc của ()

( 
[image: image72.wmf]G

ˆ

 = 1800 – (700 - 400)

( 
[image: image73.wmf]G

ˆ

 =  700
( 
[image: image74.wmf]G
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 = 
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ˆ
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( ( IGH cân tại 
[image: image76.wmf]I
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HS: ( ABC ở hình vẽ có 
[image: image77.wmf]A

ˆ

 = 1v và AB = AC

	GV: Tam giác ABC ở hình trên gọi là tam giác vuông cân (đó là một dạng đặc biệt của tam giác cân)
	

	GV nêu định nghĩa tam giác vuông cân (SGK).
	HS nhắc lại định nghĩa tam giác vuông cân.

	Củng cố   ?3
Tính số đo mỗi góc nhọn của một tam giác vuông cân.

GV: Vậy trong một tam giác vuông cân mỗi góc nhọn bằng 450
	HS: Xét tam giác vuông ABC

(
[image: image78.wmf]A

ˆ

 = 900)

( 
[image: image79.wmf]B

ˆ

 + 
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ˆ

 = 900
mà ( ABC cân đỉnh A (gt)

( 
[image: image81.wmf]B

ˆ

 = 
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 (tính chất tam giác cân)

( 
[image: image83.wmf]B

ˆ

 = 
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ˆ

 = 450

	GV: Hãy kiểm tra lại bằng thước đo góc.
	HS kiểm tra lại bằng thước đo góc.


                                      HĐ. 3) TAM GIÁC ĐỀU
 Phương pháp vấn đáp, gợi mở, hoạt nhóm.

 Kỹ thuật thảo luận nhóm , cắt gấp hình 
	GV giới thiệu định nghĩa tam giác đề như Tr 126 SGK

GV hướng dẫn HS vẽ tam giác đều bằng thước và compa.

- Vẽ một cạnh bất kì, chẳng hạn BC.

- Vẽ trên cùng một nửa mặt phẳng bờ BC các cung tâm B và tâm C có cùng bán kính bằng BC sao cho chúng cắt nhau tại A.

- Nối AB, AC ta có tam giác đều ABC (lưu ý kí hiệu 3 cạnh bằng nhau)
	HS đọc lại định nghĩa Tr 126 SGK

Hai HS nhắc lại định nghĩa.

[image: image247.wmf]o
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	- HS làm  ?4  (Đề bài đưa lên bảng phụ)
	HS làm   ?4

	a) GV gọi HS trình bày

b) GV có thể cho HS dự đoán số đo mỗi góc bằng cách đo góc. Sau đó chứng minh.

GV chốt lại: Trong một tam giác đều mỗi góc bằng 600 ( đó chính là hệ quả 1 (hệ quả của định lí 1)
	a) Do AB = AC nên ( ABC cân tại A

( 
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 = 
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ˆ

 (1)

do AB = BC nên ( ABC cân tại B

( 
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 = 
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 (2)

b) Từ (1) và (2) ở câu a

( 
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 = 
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ˆ

 = 
[image: image91.wmf]C

ˆ


mà 
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 + 
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 + 
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 = 1800 (định lí tổng ba góc của tam giác)

( 
[image: image95.wmf]A

ˆ

 = 
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	- GV: Ngoài việc dựa vào định nghĩa để chứng minh tam giác đều, em còn có cách chứng minh nào khác không ?
	HS1: Chứng minh một tam giác có ba góc bằng nhau thì tam giác đó đều.

	
	HS2: Chứng minh tam giác cân có 1 góc bằng 600 thì tam giác đó đều.

	- GV: Đó chính là nội dung hai hệ quả tiếp theo (hệ quả của định lí 2) nói về dấu hiệu nhận biết tam giác đều.

- GV đưa ba hệ quả này lên bảng phụ.
	

	- GV tổ chức cho lớp hoạt động nhóm: chia lớp làm hai, một nửa chứng minh hệ quả 2, nửa lớp còn lại chứng minh hệ quả 3.

(Nếu thiếu giờ, chứng minh để về nhà) 
	Các hoạt động chứng minh các dấu hiệu trên.

Chứng minh hệ quả 2:

Xét ( ABC có 
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Do 
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 ( ( ABC cân tại C.

( CA = CB

Do 
[image: image103.wmf]B
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 = 
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ˆ

 (  ( ABC cân tại A

( AB = AC

( AB = AC = BC ( ( ABC đều.

* Chứng minh hệ quả 3.

Nếu một tam giác cân có một góc bằng 600 thì hai góc còn lại cũng bằng 600 vì: Nếu góc đã cho 600 là góc ở đỉnh thì tính được góc ở đáy bằng 600. Nếu góc đã cho 600 là góc ở đáy thì tính được góc ở đỉnh sẽ bằng 600. Tam giác đó có ba góc bằng nhau nên là tam giác đều.

	3. Hoạt động luyện tập

	1. Nêu định nghĩa và tính chất của tam giác cân.
	HS trả lời các câu hỏi như SGK.

	2. Nêu định nghĩa tam giác đều và các cách chứng minh tam giác đều.

3. Thế nào là tam giác vuông cân
	

	4. Hoạt động vận dụng
	

	Bài tập 47 Tr 127 SGK ứng với hai hình 116, 118
	HS làm bài tập 47 Tr 127 SGK.

	[image: image248.wmf]2
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Em hãy tìm trong thực tế hình ảnh của tam giác cân, tam giác đều.

	Theo hình vẽ có ( ABD cân đỉnh A.

( ACE cân đỉnh A.

( OMN đều vì OM = ON = MN

( OMK cân (vì OM = MK)

( ONP cân (vì ON = NP)

( OPK cân (vì 
[image: image105.wmf]K

ˆ

 = 
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ˆ

 = 300)

Thật vậy:

( OMN đều ( 
[image: image107.wmf]1

ˆ

M

 = 600 (Hệ quả 1)
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 là góc ngoài của ( OMK
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[image: image111.wmf]K

ˆ

  = 300
   Chứng minh tương tự 
[image: image112.wmf]P

ˆ

 = 300
( ( OPK cân đỉnh O

HS tự lấy ví dụ thực tế.
    - Năng lực : Giáo dục HS năng lực tổng hợp, tư duy , hợp tác, tự học 

    - Phẩm chất : Trung thực, tự giác, tự tin




 5. Hoạt động tìm tòi mở rộng
- Nắm vững định nghĩa và tính chất về góc của tam giác cân, tam giác vuông cân, tam giác đều.

- Các cách chứng minh một tam giác là cân, là đều.

- Bài tập số 46, 49, 50 Tr 127 SGK.
          ----------------------------------**********************---------------------------------

                                                                            Kiểm tra, ngày 8/ 1/ 2018

      Ngày soạn : 11/ 1/ 2018                                                Ngày dạy : 18/ 1/ 2018       

TiÕt 36 . LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU . Gióp HS :
1. KiÕn thøc : HS được củng cố các kiến thức về tam giác cân và hai dạng đặc biệt của tam giác cân.
Biết chứng minh một tam giác cân; một tam giác đều.
HS được biết thêm các thuật ngữ: định lí thuận, định lí đảo, biết quan hệ thuận đảo của hai mệnh đề và hiểu rằng có những định lí không có định lí đảo.
2. KÜ n¨ng : Có kĩ năng vẽ hình và tính số đo góc (ở đỉnh hoặc ở đáy) của một tam giác cân.

3. Thái độ :Yêu thích môn học, tích cực, tự giác luyện tập.

4. Năng lực, phẩm chất :

 - Năng lực : Hợp tác, tư duy, tự học, giải quyết vấn đề
 - Phẩm chất : Tự trọng, tự tin, tự giác
II. CHUẨN BỊ 

GV: - Phương pháp : Vấn đáp, gợi mở, thảo luận nhóm.
         - Phương tiện :  Bảng phụ, compa, thước thẳng.

HS: Bảng nhóm, bút dạ, thước thẳng, compa.
III. PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC

Phương pháp luyện tập, thực hành, hoạt động nhóm - Kỹ thuật thảo luận nhóm
IV. tỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
1. Hoạt động khởi động

  * Tổ chức: 

  *  Kiểm tra bài cũ      
	Hoạt động của GV- HS
	Nội dung cần đạt

	 HS1:

a) Định nghĩa tam giác cân. Phát biểu định lí 1 và định lí 2 về tính chất của tam giác cân.

	HS1 lên bảng kiểm tra.

a) Trả lời như SGK.

	 Chữa bài tập 46 Tr 127 SGK
	b) Chữa bài tập 46 (Tr 127 SGK)

[image: image252.wmf]1




	 GV gọi tiếp HS2 lên bảng.
	[image: image253.wmf]2
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	HS2:

a) Định nghĩa tam giác đều.

    Nêu các dấu hiệu nhận biết tam giác đều.
	HS trả lời như SGK

	b) Chữa bài tập 49 Tr. 127 SGK
	Bài tập 49 Tr. 127

a) Góc ở đỉnh của tam giác cân bằng 400 (  các góc ở đáy của tam giác cân bằng nhau và bằng


[image: image113.wmf]2

40

180
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 = 700
b) Góc ở đáy của tam giác cân bằng 400 ( góc ở đỉnh của tam giác cân bằng 1800 – 400 . 2 = 1000

	GV để HS nhận xét, sau đó cho điểm.
	


2. Hoạt động luyện tập
 Phương pháp luyện tập, thực hành, hoạt động nhóm 

 Kỹ thuật thảo luận nhóm
	Bài tập 50 Tr.127 SGK.

- GV đưa đề bài và hình vẽ 119 lên màn hình máy chiếu.

[image: image255.wmf]cm
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- GV: Nếu mái là tôn, góc ở đỉnh BAC của ( cân ABC là 1450 thì em tính góc ở đáy ABC như thế nào ?

[image: image257.wmf]1

[image: image258.bmp]Tương tự hãy tính ABC trong trường hợp mái ngói có BAC = 1000
	HS đọc đề bài.
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HS: ABC = 
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	- GV: Như vậy với tam giác cân, nếu biết số đo của góc ở đỉnh thì biết được số đo của góc ở đáy. Và ngược lại biết được số đo của góc ở đáy sẽ tính được số đo của góc ở đỉnh.
	

	Bài tập 51 Tr 128 SGK

- GV đưa đề bài lên màn hình.

- GV gọi một HS lên bảng vẽ hình và ghi GT, KL

	[image: image261.wmf]E

HS: đọc đề bài

Vẽ hình

GT

( ABC cân (AB = AC)

D ( AC ; E ( AB;

AD = AE

BD cắt CE tại I

KL

a) So sánh 
[image: image116.wmf]·

ABD

  và 
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b)  ( IBC là tam giác gì? Vì sao?


	- GV: Muốn so sánh 
[image: image118.wmf]·

ABD

 và 
[image: image119.wmf]·

ACE

 ta làm thế nào ?

- GV gọi một HS trình bày miệng bài chứng minh, sau đó yêu cầu một HS lên bảng trình bày.
	Một HS trình bày trên bảng:

a) Xét ( ABD và ( ACE có:

    AB = AC (gt);

     
[image: image120.wmf]A

ˆ

 góc chung;

     AD = AE (gt)

( ( ABD = ( ACE (c.g.c)

( 
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 = 
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ACE

(2 góc tương ứng)


	- GV có thể cùng phân tích với HS để chứng minh cách khác như sau:

cần chứng minh 
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                  hay 
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                               (
                     ( ABC = ( ECB

GV: Yêu cầu HS trình bày miệng cách chứng minh này.
	HS trình bày miệng cách 2:

* Vì E ( AB (gt) ( AE + EB = AB

Vì D ( AC (gt) ( AD + DC = AC

maø AB = AC (gt)

       AE = AD (gt)

( EB = DC

* Xét ( DBC và ( ECB có:

BC cạnh chung
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 (góc đáy tam giác cân ABC)

DC = EB (chứng minh trên)

( ( DBC = ( ECB (c.g.c)

( 
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 (2 góc tương ứng)

Mà 
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 (góc đáy tam giác cân).

( 
[image: image134.wmf]1

ˆ

B

 = 
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 (điều phải chứng minh)

hay 
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	GV: Tam giác IBC là tam giác gì ? Vì sao ?
	HS: Tam giác IBC là tam giác cân vì theo chứng minh cách 2 ta đã có 
[image: image138.wmf]2

ˆ

B

 = 
[image: image139.wmf]2

ˆ

C



	GV: Nếu câu a ta chứng minh theo cách 1 thì câu b chứng minh như thế nào ?
	HS: Ta có 
[image: image140.wmf]·

ABD

 = 
[image: image141.wmf]·

ACE

 (chứng minh câu a)

Hay 
[image: image142.wmf]1

ˆ

B

 = 
[image: image143.wmf]1

ˆ

C

 

Mà
[image: image144.wmf]·

ABC

 = 
[image: image145.wmf]·

ACB

  (vì ( ABC cân)

( 
[image: image146.wmf]·

ABC

 - 
[image: image147.wmf]1

ˆ

B

 = 
[image: image148.wmf]·

ACB

 -  
[image: image149.wmf]1

ˆ

C


( 
[image: image150.wmf]2

ˆ

B

 = 
[image: image151.wmf]2

ˆ

C


vậy ( IBC cân (định lí 2 về tính chất của tam giác cân).

	3. Hoạt động vận dụng
	

	Baøi 52 Tr 128 SGK

(Đề bài đưa lên màn hình)

GV yêu cầu cả lớp vẽ hình và gọi 1 HS lên bảng vẽ hình, ghi GT, KL của bài toán.
	Một HS đọc to đề bài

[image: image263.wmf]m
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GT

[image: image264.wmf]D

[image: image265.wmf]m

3

xOy = 1200

A ( tia phân giác xOy 

AB ( Ox , AC ( Oy

KL

( ABC là ( gì ? Vì sao ?



	GV: Theo em, ( ABC là ( gì ?

- Hãy chứng minh dự đoán đó.
	HS dự đoán ( ABC là ( đều

HS chứng minh:

( ABO và ( ACO có 
[image: image152.wmf]B

ˆ

 = 
[image: image153.wmf]C

ˆ

 = 900

[image: image154.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image155.wmf]1

ˆ

O

 = 
[image: image156.wmf]2

ˆ

O

 = 
[image: image157.wmf]2

120

0

 = 600 (gt)

OA chung

( ( vuông ABO = ( vuông ACO (cạnh huyền-góc nhọn)

( AB = AC (cạnh tương ứng)

( ( ABC cân

Trong ( vuông ABO có 
[image: image158.wmf]1

ˆ

O

 = 600
( 
[image: image159.wmf]1

ˆ

A

 = 300

Chứng minh tương tự

[image: image266.wmf]O

( 
[image: image160.wmf]2

ˆ

A

 =300 do đó BAC = 600
( ( ABC là tam giác đều (Hệ quả: Tam giác cân có một góc bằng 600 là tam giác đều)



4. Hoạt động tìm tòi mở rộng
GIỚI THIỆU “BÀI ĐỌC THÊM”
- Ôn lại định nghĩa và tính chất tam giác cân, tam giác đều. 
  Cách chứng minh một tam giác là tam giác cân, tam giác đều. 

- Bài tập về nhà số 72, 73, 74, 75, 76 Tr 107 SBT.

- Đọc trước bài “Định lí Pytago”.

             ------------------------******************--------------------------
                                                                 Kiểm tra, ngày 15/ 1/ 2018
Tuần 22          Ngày soạn : 16/ 1/ 2018                         Ngày dạy : 23/ 1/ 2018        

                                       TiÕt 37   §7. ĐỊNH LÝ PYTAGO
I. MỤC TIÊU. Gióp HS :

1. KiÕn thøc : HS nắm được định lí Pytago về quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác vuông và định lí Pytago đảo.

2. Kü n¨ng : Biết vận dụng định lí Pytago để tính độ dài một cạnh của tam giác vuông khi biết độ dài của hai cạnh kia. Biết vận dụng định lí Pytago đảo để nhận biết một tam giác là tam giác vuông.
Biết vận dụng kiến thức học trong bài vào thực tế.

3. Thái  độ  : Yêu thích môn học, tích cực học tập, hăng hái phát biểu.

4. Năng lực, phẩm chất

 - Năng lực : Khái quát, phân tích, giải quyết vấn đề

 - Phẩm chất : Tự trọng, tự giác và tự tin trong học tập
II. CHUẨN BỊ

GV: Bảng phụ, 2 tấm bìa màu hình vuông có cạnh bằng (a + b) và tám tờ giấy trắng hình tam giác vuông bằng nhau, có độ dài hai cạnh góc vuông là a và b 

    HS: - Đọc “Bài đọc thêm” giới thiệu định lí thuận và định lí đảo.

           - Thước thẳng, êke, compa, máy tính bỏ túi. 
III. PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC

    - Phương pháp : Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề , hỏi đáp

    - Kỹ thuật : Đặt câu hỏi, động não
IV. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HOÏC TẬP 
1. Hoạt động khởi động

   *  Tổ chức: 

   * Kiểm tra bài
	Hoạt động của GV- HS
	Nội dung cần đạt

	GV: giới thiệu về nhà toán học Pytago.

(Đưa lời giới thiệu lên màn hình)

Pytago sinh trưởng trong một gia đình quý tộc ở đảo Xa-mốt, một đảo giàu có ở ven biển Ê-giê thuộc Địa Trung Hải.
	HS nghe GV giới thiệu

	Ông sống trong khoảng năm 570 đến 500 năm trước Công nguyên. Từ nhỏ, Pytago đã nổi tiếng về trí thông minh khác thường. Ông đã đi nhiều nơi trên thế giới và trở nên uyên bác trong hầu hết các lĩnh vực quan trọng: số học, hình học, thiên văn, địa lí, âm nhạc, y học, triết học.

Một trong những công trình nổi tiếng của ông là hệ thức giữa độ dài các cạnh của một tam giác vuông, đó chính là định lí Pytago mà hôm nay chúng ta học.
	

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
 - Phương pháp đặt vấn đề và giải quyết vấn đề , phương pháp hoạt động nhóm
 - Kỹ thuật đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi, kỹ thuật động não, kỹ thuật thảo luận nhóm

 - Hình thức tổ chức : Cá nhân hoạt động, mỗi bàn một nhóm

                                              * HĐ 1) ÑÒNH LÍ PYTAGO

	GV yêu cầu HS làm   ?1
Vẽ một tam gác vuông có các cạnh góc vuông là 3 cm và 4 cm. Đo độ dài cạnh huyền.
	HS toàn lớp vẽ hình vào vở.

Một HS lên bảng vẽ (sử dụng quy ước 1 cm trên bảng).

	GV: Hãy cho biết độ dài cạnh huyền của tam giác vuông.

GV: Ta có: 32 + 42 = 9 + 16 = 25

                     52 = 25

           (      32 + 42 = 52
	HS: Độ dài cạnh huyền của tam giác vuông là 5 cm.



	Như vậy qua đo đạc, ta phát hiện ra điều gì liên hệ giữa độ dài ba cạnh của tam giác vuông ?
	HS: Trong tam giác vuông, bình độ dài cạnh huyền bằng bình phương độ dài hai cạnh góc vuông.

	- Thực hiện  ?2
GV đưa ra bản phụ có dán sẵn hai tấm bìa màu hình vuông có cạnh bằng
 (a + b).
	HS toàn lớp tự đọc Tr.129 SGK phần   ?2
HS thực hiện như hình 121, 122

	
	Hai HS đặt bốn tam giác vuông lên tấm bìa hình vuông như hình 121.

	
	Hai HS đặt bốn tam giác vuông lên tấm bìa hình vuông thứ hai như hình 122. (HS có thể dán hoặc dùng đinh mũ để đặt các tam giác lên tấm bìa. Có thể được thì thay bằng các hình tam giác bằng sắt dùng trên bảng nam châm).

	Sau khi các HS gắn xong các tam giác vuông, GV nói.

- Ở hình 1, phần bìa không bị che lấp là một hình vuông có cạnh bằng c, hãy tính diện tích phần bìa đó theo c. 
	HS: Diện tích phần bìa đó bằng c2

	- Ở hình 2, phần bìa không bị che lấp gồm hai hình vuông có cạnh là a và b, hãy tính diện tích phần bìa đó theo a và b.
	Diện tích phần bìa đó bằng a2 + b2

	- Có nhận xét gì về diện tích phần bìa không bị che lắp ở hai hình? 
Giải thích ?
	HS: diện tích phần bìa không bị che lấp ở hai hình bằng nhau .

Vì diện tích phần bìa không bị che lấp ở hai hình đều bằng diện tích hình vuông trừ đi diện tích của bốn tam giác vuông.

	- Từ đó rút ra nhận xét về quan hệ giữa c2 và a2 + b2.
	- Vậy:

c2 = a2 + b2

	- Hệ thức: c2 = a2 + b2 nói lên điều gì ?
	HS: Hệ thức này cho biết trong tam giác vuông, bình phương độ dài cạnh huyền bằng tổng các bình phương độ dài hai cạnh góc vuông.

	GV: Đó chính là nội dung định lí Pytago mà sau này sẽ được chứng minh.
	

	GV yêu cầu vài HS đọc lại định lí Pytago.
	Vài HS đọc to định lí Pytago

	GV vẽ hình và tóm tắt định lí theo hình vẽ

[image: image267.wmf]m
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                                       Định lí (SGK)

( ABC có 
[image: image161.wmf]A

ˆ

 = 900
( BC2 = AB2 + AC2
- GV đọc phần “Lưu ý ” SGK

	

	- Yêu cầu HS làm   ?3
Đưa đề bài lên màm hình.
	HS trình bày miệng, GV ghi lại

a) ( vuông ABC có:

  AB2 + BC2 = AC2 (ñ/l Pytago)   

  AB2 + 82  = 102
  AB2 = 102 - 82
  AB2 = 36 = 62
  AB = 6 ( x = 6

b) Tương tự EF2 = 12 + 12 = 2

       EF = 
[image: image162.wmf]2

 hay x = 
[image: image163.wmf]2


HS ghi vào vở.

	* HĐ 2) ĐỊNH LÝ PYTAGO ĐẢO

	GV yêu cầu HS làm   ?4
Vẽ tam giác ABC có AB = 3 cm , 

AC = 4 cm , BC = 5 cm.

Hãy dùng thước đo góc xác định số đo của 
[image: image164.wmf]·

BAC



	HS toàn lớp vẽ hình vào vở.

[image: image268.wmf]B

Một HS thực hiện trên bảng.

  
[image: image165.wmf]·

BAC

  = 900

	GV: ( ABC có AB2 + AC2 = BC2
(vì 32 + 42 + 52 = 25); bằng đo đạc ta thấy ( ABC là tam giác vuông.

Người ta đã chứng minh được định lí Pytago đảo “Nếu một tam giác có bình phương của một cạnh bằng tổng các bình phương hai cạnh kia thì các tam giác đó là tam giác vuông”.

( ABC có BC2 = AB2 + AC2
[image: image269.wmf]F

( 
[image: image166.wmf]·

BAC

 = 900.
	HS ghi bài

Định lí Pytago đảo (SGK).

( ABC có BC2 = AB2 + AC2

( 
[image: image167.wmf]·

BAC

= 900



3. Hoạt động luyện tập
	- Phát biểu định lí Pytago.

- Phát biểu định lí Pytago đảo. So sánh hai định lí này.
	HS phát biểu hai định lí (thuận và đảo Pytago).

Nhận xét giả thiết của định lí này là kết luận của định lí kia, kết luận của định lí này là giả thiết của định lí kia.

	- Cho HS là Bài tập 53 Tr.131 SGK.

(Đề bài đưa lên màn hình)
	HS hoạt động theo nhóm.

a) x2 = 52 + 122 (ñ/l Pytago)

	Yêu cầu HS hoạt động theo nhóm.

Một nửa lớp làm phần a và b.

Nửa lớp còn lại làm phần c và d.
	x2 = 169

x2 = 132
x =13

b) Kết quả x = 
[image: image168.wmf]5


c) Kết quả x = 20

d) Kết quả x = 4

Đại diện hai nhóm trình bày bài làm.

	GV kiểm tra bài làm một số nhóm.
	HS lớp nhận xét bài làm của các nhóm.

	4. Hoạt động vận dụng
	

	- GV nêu bài tập:

Cho tam giác có độ dài ba cạnh là:

a) 6 cm, 8 cm, 10 cm.

b) 4 cm, 5 cm, 6 cm.

Tam giác nào là tam giác vuông ? 
Vì sao ?
	a) Có 62 + 82  = 36 + 64 = 102
Vậy tam giác có 3 cạnh là 6 cm, 8 cm, 10 cm là tam giác vuông.

b) 42 + 52 = 41 ( 36 = 62
( (  có ba cạnh là 4 cm, 5 cm, 6 cm không phải là tam giác vuông.


	- Bài tập 54 Tr.131 SGK.

(Đề bài đưa lên màn hình)
	- Kết quả chiều cao AB = 4 m
- Năng lực : Khái quát, phân tích, giải quyết vấn đề

 - Phẩm chất : Tự trọng, tự giác và tự tin trong học tập




 5. Hoạt động tìm tòi mở rộng
- Học thuộc định lí Pytago (thuận và đảo)

- Bài tập về nhà 55, 56, 57, 58 Tr 131, 132 SGK.

- Bài 82, 83, 86 Tr.108 SBT.

- Đọc mục “Có thể em chưa biết” Tr.132 SGK.

- Có thể tìm hiểu các cách kiểm tra góc vuông của người thợ xây dựng (thợ nề, thợ mộc).

             -------------------------**********************----------------------------
Ngày soạn :  18.1. 2018                                                      Ngày dạy : 25. 1. 2018      

                                         tiÕt 38 .  LUYỆN TẬP 1

I. MỤC TIÊU

1. KiÕn thøc : HS được  củng cố định lí Pytago và định lí Pytago đảo.

2. KÜ n¨ng : HS Vận dụng định lí Pytago để tính độ dài một cạnh của tam giác vuông và vận dụng định lí Pytago đảo để nhận biết một tam giác là tam giác vuông.

3. Th¸i ®é : HS TÝch cùc, tù gi¸c luyÖn tËp vận dụng kiến thức đã học vào thực tế.
4. Phẩm chất, năng lực:

  - Phẩm chất : Tự giác, tự trọng, tự tin trong học tập

  - Năng lực :  Tư duy, hợp tác, tự học, giải quyết vấn đề
II. CHUẨN BỊ 

 * GV:  Một sợi dây có thắt nút (hoặc đánh dấu) thành 12 đoạn thẳng bằng nhau, một êke có tỉ lệ cạnh là 3 ; 4; 5 để minh hoạ cho mục “Có thể em chưa biết” Tr.132 SGK.

  - Thước thẳng, êke, compa, phấn màu, bút dạ.

 * HS: - Học bài, làm đủ bài tập và đọc trước mục “Có thể em chưa biết”.

- Thước thẳng, êke, compa, bút dạ.
III. PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC

    - Phương pháp : Luyện tập, thực hành, hoạt động nhóm

    - Kỹ thuật : Thảo luận nhóm
Iv. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 
1. Hoạt động khởi động
    * Tổ chức lớp

    *  Kiểm tra bài cũ
	Hoạt động của GV- HS
	Nội dung cần đạt

	GV nêu yêu cầu kiểm tra.

HS1: Phát biểu định lí Pytago. Vẽ hình và viết hệ thức minh họa.
	

	
	( ABC có 
[image: image169.wmf]A

ˆ

 = 900
           ( AB2 + AC2 = BC2

	Chữa bài tập 55 Tr.131 SGK

(Đề bài đưa lên màn hình)
	Bài tập 55 Tr.131 SGK

( vuông ABC (
[image: image170.wmf]A

ˆ

 = 900) có:

AB2 + AC2 = BC2
(ñ/l Pytago)

12 + AC2 = 42
AC2 = 16 – 1

AC2 = 15

AC = 
[image: image171.wmf]15


AC ( 3,9 (m)

Trả lời: chiều cao của bức tường ( 3,9 m.

	HS2: Phát biểu định lí Pytago đảo.

Vẽ hình minh họa và viết hệ thức.
	
( ABC có BC2 = AB2 + AC2
( 
[image: image172.wmf]A

ˆ

 = 900

	Chữa bài tập 56 (a, c) Tr.131 SGK.

(Đề bài đưa lên màn hình)
	Bài tập 56 SGK.

	Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có độ dài ba cạnh như sau:

a) 9 cm, 15 cm, 12 cm

c) 7 m, 7 m, 10 m.
	a) Tam giác có ba cạnh là:

9 cm, 15 cm, 12 cm

92 + 122 = 81 + 144 = 225

152 = 225

( 92 + 122  = 152
Vậy tam giác này là tam giác vuông theo định lí Pytago đảo.

c) Tam giác có ba cạnh là: 7m, 7m, 10m.

72 + 72 = 49 + 49 = 98

102 = 100

( 72 + 72 ( 102
Vậy tam giác này không phải là tam giác vuông.


	GV nhận xét, cho điểm.
	HS lớp nhận xét bài làm của bạn

	2. Hoạt động luyện tập
- Phương pháp  luyện tập và thực hành, hoạt động nhóm

- Kỹ thuật thảo luận nhóm

- Hình thức tổ chức nhóm theo bàn

	Baøi 57 Tr.131 SGK

(Đề bài đưa lên màn hình)
	Bài 57 Tr.131 SGK

Lời giải của bạn Tâm là sai. Ta phải so sánh bình phương của cạnh lớn nhất với tổng bình phương hai cạnh còn lại.

82 + 152 = 64 + 225 = 289

172 = 289

( 82 + 152 = 172
( Vậy ( ABC là tam giác vuông

	GV: Em có biết ( ABC có góc nào vuông không ?

	HS: Trong ba cạnh, cạnh AC = 17 là cạnh lớn nhất. Vậy ( ABC có 
[image: image173.wmf]B

ˆ

 = 900


	Bài 86 Tr.108 SBT.

Tính đường chéo của một mặt bàn hình chữ nhật có chiều dài 10dm, chiều rộng 5 dm.
	HS vẽ hình



	GV yêu cầu một HS lên bảng vẽ hình.

- Nêu cách tính đường chéo của một mặt bàn hình chữ nhật.
	- HS nêu cách tính

         ABC coù: BD2 = AB2 + AD2 (ñ/l Pytago)

                        BD2 = 52 + 102 = 125

                    ( BD = 
[image: image174.wmf]125

 ( 11,2 (dm)

	 Bài tập 87 Tr.108 SBT

(Đề bài đưa lên bảng phụ)

GV yêu cầu một HS lên bảng vẽ hình và ghi GT, KL.
	Bài tập 87 : HS toàn lớp vẽ hình vào vở

Một HS lên bảng vẽ hình, ghi GT, KL

                                    GT

AC ( BD tại O

OA = OC

OB = OD

AC = 12 cm

BD = 16 cm

KL

Tính AB, BC, CD, DA.



	- Nêu cách tính độ dài AB ?
	HS: 
[image: image175.wmf]  AOB có:

AB2 = AO2 + OB2 (ñ/l Pytago)

AO = OC 
[image: image176.wmf]2

AC

 = 
[image: image177.wmf]2

12

cm

 = 6 cm

OB = OD 
[image: image178.wmf]2

BD

 = 
[image: image179.wmf]2

16

cm

 = 8 cm

	
	( AB2 = 62 + 82
     AB2 = 100

( AB = 10 (cm)

Tính tương tự

( BC = CD = DA = AB = 10 cm

	Bài 88 Tr.108 SBT

Tính độ dài các cặp góc vuông của một tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng:

a) 2 cm

b) 
[image: image180.wmf]2

 cm
	Một HS lên bảng vẽ tam giác vuông cân.




	- GV gợi ý: Gọi độ dài cạnh góc vuông của tam giác vuông cân là x (cm), độ dài cạnh huyền là a (cm).

Theo định lí Pytago ta có đẳng thức nào ?

a) Thay a = 2, Tính x.
	HS: x2 + x2 = a2
        2x2 = a2
a)     2x2 = 22
          x2 = 2

          x  = 
[image: image181.wmf]2

  (cm)

	b) Thay a = 
[image: image182.wmf]2

, Tính x
	b)     2x2 = (
[image: image183.wmf]2

)2
        2x2 = 22
          x2 = 1

          x  = 1 (cm)

	Baøi 58 Tr.132 SGK.

GV yêu cầu HS hoạt động nhóm

(Đề bài in trên giấy trong phát cho các nhóm)

Các nhóm HS hoạt động.


	Bài 58 Tr.132 SGK.




	Trong lúc anh Nam dựng tủ cho đứng thẳng, tủ có bị vướng vào trần nhà không ?
	Bài làm 

	GV quan sát hoạt động của các nhóm, có thể gợi ý khi cần thiết.
Đại diện một nhóm trình bày lời giải.

	Gọi đường chéo của tủ là d.

Ta coù: d2 = 202 + 42 (ñ/l Pytago)

             d2 = 400 + 16

             d2 = 416

(         d  = 
[image: image184.wmf]416

 ( 20,4 (dm)

Chiều cao của nhà là 21 dm.

( Khi anh Nam dựng tủ, tủ không bị vướng vào trần nhà.



	HS lớp nhận xét, góp ý
GV nhận xét việc hoạt động của các nhóm và bài làm
	

	3. Hoạt động vận dụng 

 GIỚI THIỆU MỤC “CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT”

	GV: Hôm trước, cô có yêu cầu các em tìm hiểu cách kiểm tra góc vuông của các bác thợ nề, thợ mộc, bạn nào đã tìm hiểu được ?
	HS: Có thể nói các bác thợ nề dùng êke và ống thăng bằng bọt nước để kiểm tra, cũng có thể có em tìm được các bác thợ đã dùng tam giác có độ dài ba cạnh bằng 3, 4, 5 đơn vị để kiểm tra.

	Sau đó GV đưa các hình 131, hình 132 SGK lên bảng phụ, dùng sợi dây có thắt nút 12 đoạn bằng nhau và êke gỗ có tỉ lệ cạnh là 3, 4, 5 để minh họa cụ thể (nên thắt nút ở dây phù hợp với độ dài của êke).
HS quan sát GV hướng dẫn
	

	GV đưa tiếp hình 133 SGK lên bảng và trình bày như SGK.
	

	GV đưa thêm hình phản ví dụ


GV yêu cầu HS nêu nhận xét.
	+ Nếu AB = 3 ; AC = 4 ; BC = 5

    thì 
[image: image185.wmf]A

ˆ

 = 900
+ Nếu AB = 3 ; AC = 4 ; BC < 5

    thì 
[image: image186.wmf]A

ˆ

 < 900
+ Nếu AB = 3 ; AC = 4 ; BC > 5

    thì 
[image: image187.wmf]A

ˆ

 > 900
  - Phẩm chất : Tự giác, tự trọng, tự tin trong học tập

  - Năng lực :  Tư duy, hợp tác, tự học, giải quyết vấn đề




4. Hoạt động tìm tòi mở rộng
- Ôn tập định lí Pytago (thuận , đảo).

- Bài tập 59, 60, 61 Tr.133 SGK, 

- Đọc “Có thể em chưa biết” Ghép hai hình vuông thành một hình vuông Tr.134 SGK. Theo hướng dẫn của SGK, hãy thực hiện cắt ghép từ hai hình vuông thành một hình vuông.
                 -------------------**********************--------------------
                                                                Kiểm tra, ngày 22/ 1/ 2018
Tuần 23     Soạn ngày: 23/ 1/ 2018                                           Dạy ngày:30 /1/ 2018
Tiết 39. luyện tập 
I. Mục tiêu : Giúp HS :
1. Kiến thức :  HS Tiếp tục củng cố  định lý Pytago ( thuận và đảo )

2. Kĩ năng :  HS Rèn luyện kĩ năng áp dụng định lý Pytago để giải bài tập và một số tình huống thực tế .

3. Thái độ :  HS Tích cực, tự giác luyện tập vận dụng kiến thức đã học vào thực tế.
4. Năng lực, phẩm chất :
   - Năng lực : Hợp tác, tồng hợp, tư duy.

   - Phẩm chất : Tự trọng, tự tin trong học tập
II. Chuẩn bị
 Gv : Bảng phụ ghi bài tập.Thước kẻ, compa...
 HS:  Thước kẻ, compa, êke, máy tính bỏ túi.

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC

     - Phương pháp : Vấn đáp, gợi mở, hoạt động nhóm
     - Kỹ thuật dạy học : Thảo luận nhóm.
IV. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
	Hoạt động của GV- HS
	Nội dung cần đạt

	1. Hoạt động khởi động

* Tổ chức: 

* Kiểm tra bài ( 15 phút)

	HS1: - Phát biểu định lí Pytago.

Chữa bài tập 60 Tr.133 SGK

(Đề bài đưa lên màn hình)
	Bài tập 60 SGK.


( AHC có:

   AC2 = AH2 + HC2 (ñ/l Pytago)

   AC2 = 122 + 162

	
	  AC2 = 400  ( AC = 20 (cm)

( vuoâng ABH coù:

     BH2 = AB2 – AH2 (ñ/l Pytago)

     BH2 = 132 - 122

     BH2 = 252 ( BH  = 5 (cm)

( BC = BH + HC = 5 + 16 = 21 (cm).

	Chữa bài tập 59 Tr.133 SGK

(Đề bài đưa lên màn hình)
	Chữa bài tập 59 Tr.133 SGK


( ACD có:

AC2 = AD2 + CD2 (ñ/l Pytago)

AC2 = 482  + 362
AC2 = 3600.

( AC = 60 (cm).

	GV đưa ra mô hình khớp vít và hỏi:

Nếu không có nẹp chéo AC thì khung ABCD sẽ thế nào:

GV cho khung ABCD thay đổi (
[image: image188.wmf]D

ˆ

 ( 900) (để minh họa cho câu trả lời của HS)
	HS trả lời: Nế không có nẹp chéo AC thì ABCD khó giữ được là hình chữ nhật, góc D có thể thay đổi không còn 900

	2. Hoạt động luyện tập
- Phương pháp : Vấn đáp, gợi mở, hoạt động nhóm
- Kỹ thuật dạy học : Thảo luận nhóm.
- Hình thức tổ chức nhóm theo bàn


	Baøi 89 Tr.108, 109 SBT

(Đề bài đưa lên màn hình)
	

	a)                                  

GT

Cho AH = 7 cm

        HC = 2 cm

        (ABC cân

KL

Tính đáy BC


	

	GV gợi ý: - Theo giả thiết, ta có AC bằng bao nhiêu?

- Vậy tam giác vuông nào đã biết hai cạnh? Có thể tính được cạnh nào?
	 AC = AH + HC = 9 (cm)

- Tam giác vuông ABH đã biết 

AB = AC = 9 cm

AH = 7 cm

Nên tính được BH, từ đó tính được BC.


	GV yêu cầu hai HS trình bày cụ thể, mỗi HS làm một phần.
b)                                           
GT

Cho AH = 4 cm

        HC = 1 cm

        ( ABC cân

KL

Tính đáy BC

Bài 61 Tr.133 SGK

Trên giấy kẻ ô vuông (độ dài của ô vuông bằng 1) cho tam giác ABC như hình 135.

Tính độ dài mỗi cạnh của tam giác ABC.

(Hình vẽ sẵn trên bảng phụ có kẻ ô vuông ).

	Chứng minh : 
a) (ABC coù AB =AC = 7 + 2 = 9 (cm).

( vuoâng ABH coù:

BH2 = AB2 - AH2 (ñ/l Pytago)

        = 92  -  72  

        = 32 ( BH = 
[image: image189.wmf]32

 (cm)

( vuoâng BHC coù:

BC2 = BH2 + HC2 (ñ/l Pytago)

        = 32 + 22
        = 36 ( BC = 
[image: image190.wmf]36

 = 6 (cm)
b) Tương tự như câu a

Kết  quả: BC =
[image: image191.wmf]10

 (cm)
Bài 61 Tr.133 SGK
HS vẽ hình vào vở


	GV gợi ý để HS lấy thêm các điểm H, K, I trên hình.

GV hướng dẫn HS tính độ dài đoạn AB.
	( vuông ABI có:

AB2 = AI2 + BI2 (ñ/l Pytago)

        =  22 + 12
AB2 = 5 ( AB  = 
[image: image192.wmf]5

.


	Sau đó gọi hai HS lên tiếp đoạn AC và BC.
	Kết quả AC = 5

BC = 
[image: image193.wmf]34



	Bài 62 Tr.133 SGK – Đố

(Đề bài đưa lên màn hình)


Dây dài 9m
	Bài 62 Tr.133 SGK – Đố



	GV hỏi: Để  biết con cún có thể tới các vị trí A, B, C, D để canh giữ mảnh vườn hay không, ta phải làm gì?
	

	Hãy tính OA, OB, OC, OD.
	Giải :
OA2 = 32 + 42 = 52 ( OA = 5 < 9

OB2 = 42 + 62 = 52  ( OB = 
[image: image194.wmf]52

 < 9.

OC2 = 82 + 62 = 102 ( OC = 10   > 9.

OD2 = 32 + 82 = 73  ( OD = 
[image: image195.wmf]73

 < 9.

	Trả lời bài toán.
	Vậy con Cún đến được các vị trí A, B, D  nhưng không đến được vị trí C

	Bài 91 Tr.109 SBT

Cho các số 5,8,9,12,13,15,17.

Hãy chọn ra các bộ ba số có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác vuông.
	

	GV: Ba số phải có điều kiện như thế nào để có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác vuông?
	- Ba số phải có điều kiện bình phương của số lớn bằng tổng bình phương của hai số nhỏ mới có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác vuông.

	GV yêu cầu HS tình bình phương các số đã cho để từ đó tìm ra các bộ ba số thỏa mãn điều kiện.
	a

5

8

9

12

13

15

17

A2
25

64

81

144

169

225

289



	
	Có 25 + 144 = 169 ( 52 + 122 = 132
64 + 225 = 289 ( 82 + 152 = 172
81 + 144 = 225 ( 92 + 122 = 152

	GV giới thiệu các bộ ba số đó được gọi là “bộ ba số Pytago”.

Ngoài các bộ ba số đó ra. GV giới thiệu thêm các bộ ba số Pytago thường dùng khác là: 3; 4; 5; 6 ; 8 ; 10
	Vậy các bộ ba số có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác vuông là:

          5 ; 12 ; 13 ;

          8 ; 15 ; 15 ;

          9 ; 12 ; 15 ;

HS ghi các bộ ba số Pytago.
   - Năng lực : Hợp tác, tồng hợp, tư duy.

   - Phẩm chất : Tự trọng, tự tin trong học tập



	3. Hoạt động vận dụng
THỰC HÀNH: GHÉP HAI HÌNH VUÔNG THÀNH MỘT HÌNH VUÔNG

	GV lấy bảng phụ trên đó có gắn hai hình vuông ABCD cạnh a và DEFG cạnh b có màu khác nhau như hình 137 Tr.134 SGK.

	

	GV hướng dẫn HS đặt đoạn AH = b trên cạnh AD, nối AH = b trên cạnh AD, nối BH, HF rồi cắt hình, ghép hình để được một hình vuông mới như hình 139 SGK.
	HS nghe GV hướng dẫn

	Yêu cầu HS ghép hình theo nhóm.

GV kiểm tra ghép hình của một số nhóm .
	HS thực hành theo nhóm, thời gian khoảng 3 phút rồi đại diện một nhóm lên trình bày cách làm cụ thể.

	GV: Kết quả thực hành này minh họa cho kiến thức nào?
	HS: Kết quả thực hành này thể hiện nội dung định lí Pytago.



4. Hoạt động tìm tòi mở rộng
- Ôn lại định lí Pytago (thuận, đảo).

- Bài tập về nhà số 83, 84, 85, 90, 92 Tr.108, 109 SBT.

- Ôn ba tường hợp bằng nhau (c.c.c, c.g.c, g.c.g) của tam giác.
               -------------------------*********************-----------------------

Ngày    tháng 1 năm 2018
                                  Kiểm tra 15 phút tiết 39  -  hình 7 
 Họ và tên :...................................      Lớp 7...
	                 Điểm số
	  Lời phê của cô

	
	


                                                          Đề BÀI
A. Trắc nghiệm khách quan ( 3 điểm )

Câu 1. Câu nào đúng, câu nào sai trong các câu sau : 

a) Tam giác cân có một góc bằng 450 là tam giác vuông cân.           

b) Tam giác có hai cạnh bằng nhau và một góc bằng 600 là tam giác đều.

Câu 2. Ghép số và chữ để được câu trả lời đúng :

	              Tam giác ABC có :
	Tam giác ABC là : 

	1. 
[image: image196.wmf]µ

A

 = 900 , 
[image: image197.wmf]µ

B

= 450
2. AB = AC, 
[image: image198.wmf]µ

A

 = 450
3. 
[image: image199.wmf]µ

A

 = 
[image: image200.wmf]µ

C

= 600
4. 
[image: image201.wmf]µ

B

 + 
[image: image202.wmf]µ

C

 = 900
	A. TAM GIÁC CÂN

B. TAM GIÁC VUÔNG

C. TAM GIÁC VUÔNG CÂN

D. TAM GIÁC ĐỀU


B. TỰ LUẬN 

Câu 3. phát biểu định lí Pitago

Câu 4. Cho tam giác ABC vuông tại B, biết AB = 12 cm, AC = 20 cm. Tính độ dài cạnh BC
..................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                                        
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                                         

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                                           

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

      ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Câu 1 ( 1 điểm) : Mỗi ý đúng 0,5 điểm

                 a)   sai              b) đúng
Câu 2 (2 điểm).      1- C,          2 - A,             3 - D,             4 - B
Câu 3 (2 điểm ) .Định lí Pitago :

              Trong một tam giác vuông , bình phương của cạnh huyền bằng tổng các bình phương của hai cạnh góc vuông.

Câu 4. Vẽ đúng hình ghi gt, kl  (2 điểm)

             Chứng minh (3 điểm)

                       

                        B                                           
[image: image203.wmf]D

ABC , 
[image: image204.wmf]µ

B

= 900
                                                         GT       AB = 12 cm, AC = 20 cm.
         A                                               KL    Tính BC = ?

                                          C

                                                      Chứng minh
             áp dụng định lí Pitago ta có : AC2 = AB2 + BC2 

                                                       = >   BC2 = AC2 - AB2 

                                                                        = 202  - 122  
[image: image205.wmf]
                                                                        = 256

                                                      = > BC = 16 cm  (®pcm)
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